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Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ và hội nhập toàn cầu, trong đó nông nghiệp nông thôn là một trong những lĩnh vực được Chính phủ quan tâm đặc biệt nhằm phát triển toàn diện Nông nghiệp- Nông thôn - Nông dân. Những thành tựu trong chính sách nông nghiệp vừa qua là rất đáng khích lệ, từ một đất nước thiếu lương thực để ăn nước ta trở thành một nước xuất khẩu gạo đứng thứ 3 thế giới, các sản phẩm cà phê cao su hồ tiêu đều phát triển mạnh mẽ. Thành công vừa qua trong nông nghiệp chủ yếu là do giải phóng được sức lao động và đất đai để nông dân chủ động sản xuất kinh doanh, phát huy hết lợi thế của mình mà chưa cần đến tín dụng từ bên ngoài như nhiều nước tiến hành cải cách. Điều này chứng minh rằng chính sách nông nghiệp của chúng ta trong giai đoạn vừa qua là đúng. 

Tuy nhiên vấn đề còn lại lớn nhất tới đây là chính sách cho ngành lâm nghiệp. Thời gian qua Chính phủ đã có nhiều chủ trương chính sách để phát triển ngành lâm nghiệp như Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, chính sách về hưởng lợi sản phẩm từ rừng, chính sách về quản lý sử dụng rừng. Song cho đến nay ngành lâm nghiệp vẫn là ngành còn nhiều khó khăn hơn cả, do chính sách chưa tính hết được những đặc thù của nghề rừng là chu kỳ dài, ở vùng sâu, vùng xa, cơ sở hạ tầng còn yếu, trình độ dân trí kém phát triển.  Để đảm bảo đất nước phát triển bền vững, trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 – 2010, Chính phủ đã coi phát triển rừng như là một trụ cột về môi trường trong ba trụ cột chính để phát triển đất nước là kinh tế, xã hội và môi trường. Để thực hiện được chủ trương đó Chính phủ đã có những đạo Luật quan trọng nhằm định hướng cho một nền kinh tế phát triển toàn diện, trong đó có chú trọng đến phát triển lâm nghiệp, đó là Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ chính sách hỗ trợ tiêng cho ngành lâm nghiệp trong đó đã có những chính sách riêng để khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển ngành lâm nghiệp. Sau đây là một số nội dung cơ bản của chính sách hiện hành nhằm thúc đẩy thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tham gia đầu tư vào ngành lâm nghiệp.
1. Thúc đẩy thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế) nói chung, trong đó có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2005. Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được xây dựng theo hướng khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật với thủ tục minh bạch, đơn giảng và phù hợp với yêu cầu hội nhập  quốc tế. 

Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã khẳng định :

- Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật này ; bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế ; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của các hoạt động kinh doanh.

- Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.

- Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp không bị quốc hữu hoá, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

Trường hợp thật cần thiết vì lí do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được thanh toán hoặc bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm công bố trưng mua hoặc trưng dụng. Việc thanh toán hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp.

Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh như :  hồ sơ đăng ký kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp ; về nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh ; về lệ phí đăng ký kinh doanh ; thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được quy định cụ thể là trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ; khẳng định ‘‘kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành nghề phải có điều kiện’’.

Những quy định rõ ràng, cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục và thời gian tối đa trong việc xử lý các công việc liên quan đến quá trình làm thủ tục thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh đã giúp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tư nhân, trong đó có doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp rút ngắn được thời gian và kinh phí trong việc làm các thủ tục thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh.

Nhằm cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và mẫu con dấu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên bộ số 02/2006/TTLT-KHĐT-TC-CA  hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và mẫu con dấu. Các nhà đầu tư giảm nhiều thời gian trong việc đăng ký kinh doanh, khắc dấu, xin mã số thuế.

Tinh thần của Luật đấu thầu năm 2005 cũng nhằm bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong sử dụng nguồn lực của đất nước, tạo thuận lợi cho thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển.

2. Chính sách đầu tư và hỗ trợ đầu tư. 

Lâm nghiệp là lĩnh vực được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư nhiều nhất về cả hai phương diện ngành nghề ưu đãi và khu vực ưu đài đầu tư. Trồng rừng được xếp vào danh mục đặc biệt ưu đãi đầu tư (Danh mục A) của Nghị định 108/2006/NĐ- CP. Ngoài ra trồng rừng và chế biến lâm sản hầu hết ở khu vực được ưu đãi đầu tư.

2.1. Chính sách về đầu tư

Chính sách về đầu tư chung, trong đó có đầu tư phát triển lâm nghiệp đã được khẳng định trong Luật đầu tư đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006. Cụ thể như sau :

- Nhà đầu tư được đầu tư trong các lĩnh vực và ngành nghề mà pháp luật không cấm ; được tự chủ và quyết định hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Nhà nước đối xử bình đẳng trước pháp luật đối với các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế, giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài ; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư.

- Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư ; thừa nhận sự tồn tại và phát triển lâu dài của các hoạt động đầu tư.

- Nhà nước cam kết thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Nhà nước khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư.

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2003 cũng đã xác định rõ chính sách đầu tư phát triển lâm nghiệp. Cụ thể như sau :

- Nhà nước có chính sách đầu tư cho việc bảo vệ và phát triển rừng gắn liền, đồng bộ với các chính sách kinh tế – xã hội khác, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, định canh định cư, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân miền núi.

- Nhà nước đầu tư cho các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng giống quốc gia ; bảo vệ và phát triển các loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm ; nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cho việc bảo vệ và phát triển rừng ; xây dựng hệ thống quản lý rừng hiện đại, thống kê rừng, kiểm kê rừng và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng ; xây dựng lực lượng chữa cháy rừng chuyên ngành ; đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang bị phương tiện phục vụ chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật gây hại rừng.

- Nhà nước có chính sách hỗ trợ việc bảo vệ và làm giàu rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo, trồng rừng sản xuất gỗ lớn, gỗ quý, cây đặc sản ; có chính sách hỗ trợ việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong vùng nguyên liệu ; có chính sách khuyến lâm và hỗ trợ nhân dân ở nơi có nhiều khó khăn trong việc phát triển rừng, tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ lâm sản.

- Nhà nước khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận đất phát triển rừng ở những vùng đất trống, đồi núi trọc ; ưu tiên phát triển trồng rừng nguyên liệu phục vụ các ngành kinh tế ; mở rộng các hình thức cho thuê, đấu thầu đất để trồng rừng ; có chính sách miễn, giảm thuế đối với người trồng rừng ; có chính sách đối với tổ chức tín dụng cho vay vốn trồng rừng với lãi suất ưu đãi, ân hạn, thời gian vay phù hợp với loài cây và đặc điểm sinh thái từng vùng.

- Nhà nước có chính sách phát triển thị trường lâm sản, khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư để phát triển công nghiệp chế biến lâm sản, làng nghề truyền thống chế biến lâm sản.

- Nhà nước khuyến khích việc bảo hiểm rừng trồng và một số hoạt động sản xuất lâm nghiệp.

2.2. Hỗ trợ đầu tư :

a) Hỗ trợ chuyển giao công nghệ :

- Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên chuyển giao công nghệ, bao gồm cả việc góp vốn bằng công nghệ để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật về chuyển giao công nghệ.

- Nhà nước khuyến khích việc chuyển giao vào Việt Nam công nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn và các công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên.

b) Hỗ trợ đào tạo :

- Nhà nước khuyến khích lập quỹ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực từ nguồn vốn góp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Chi phí đào tạo của doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nhà nước hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho việc đào tạo lao động trong các doanh nghiệp thông qua các chương trình trợ giúp đào tạo.

c) Hỗ trợ và khuyến khích phát triển dịch vụ đầu tư : Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiến hành các dịch vụ hỗ trợ đầu tư sau đây :

- Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý ;

- Tư vấn về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ ;

- Dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý ;

- Cung cấp thông tin về thị trường, thông tin khoa học – kỹ thuật, công nghệ và các thông tin kinh tế, xã hội khác mà nhà đầu tư yêu cầu ;

- Tiếp thị, xúc tiến thương mại ;

- Thành lập, tham gia các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

- Thành lập các trung tâm thiết kế, thử nghiệm để hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

d) Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế:

- Hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý.

- Đối với một số địa phương có địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn và địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, Nhà nước hỗ trợ một phần vốn cho địa phương để cùng với nhà đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trong hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Nhà nước dành nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và tín dụng ưu đãi để hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu công nghệ cao, khu kinh tế.

e) Thị thực xuất cảnh, nhập cảnh:

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư, chuyên gia và lao động kỹ thuật là người nước ngoài làm việc thường xuyên trong dự án đầu tư tại Việt Nam và các thành viên gia đình họ được cấp thị thực xuất cảnh, nhập cảnh nhiều lần. Thời hạn thị thực tối đa là năm năm cho mỗi lần cấp.

2.3. ưu đãi đầu tư:

Theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định 108/2006/NĐ-CP) thì các nhà đầu tư có dự án đầu tư, kể cả dự án đầu tư mở rộng, thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư được hưởng : 

a) ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp: 

- Tuỳ thuộc vào lĩnh vực, địa bàn đầu tư, nhà đầu tư có thể được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với 3 mức: 10%, 15%, 20% áp dụng trong thời gian tương ứng từ 9, 12, 15 năm, hoặc suốt thời gian hoạt động của dự án (Thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định là 28%). 

- Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm và giảm 50% trong thời gian tối đa 9 năm tiếp theo (áp dụng cho các dự án thuộc diện ưu đãi và dự án trong khu công nghệ cao).

b) ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, nhập khẩu: Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định (thiết bị máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư trong nước chưa sản xuất được) và vật tư nguyên liệu hàng hoá theo một số điều kiện.

c) Được miễn, giảm thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuế mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế.

Về cơ bản, đầu tư phát triển lâm nghiệp được hưởng các ưu đãi đầu tư như quy định ở trên vì việc trồng và chăm sóc rừng thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Phụ lục I, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; đầu tư phát triển lâm nghiệp chủ yếu được thực hiện trên các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP. 
2.4. Thủ tục đầu tư :

Nghị định 108/2006/NĐ-CP đã quy định cụ thể về: thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư; cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư và thủ tục đầu tư theo hướng phân cấp triệt để cho các địa phương (UBND cấp tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế) trong việc xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án nói chung, trong đó có các dự án đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp. Nghị định 108/2006/NĐ-CP đã quy định cụ thể về thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỉ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỉ đồng trở lên và dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Đầu tư phát triển lâm nghiệp không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thủ tục đầu tư được quy định cụ thể như sau:  

- Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước: 

+ Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỉ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu được xác nhận ưu đãi đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì thực hiện đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy trình đăng ký đầu tư.

+ Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỉ đồng đến dưới 300 tỉ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.

+ Nội dung đăng ký đầu tư bao gồm:

(a) Tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(b) Mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

(c) Vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án;

(d) Nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường;

(®) Kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có)

+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án trao giấy biên nhận ngay sau khi nhận được văn bản đăng ký đầu tư.

+ Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc xác nhận ưu đãi đầu tư thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư căn cứ vào nội dung văn bản đăng ký đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký đầu tư hợp lệ.

- Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài:

+ Dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỉ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.

+ Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm:

(a) Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu);

(b) Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

(c) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)

+ Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

(a) Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

(b) Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký đầu tư, hồ sơ đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế gắn với dự án đầu tư) và cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà không được yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ nào khác.

- Thẩm tra dự án đầu tư:

+ Dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỉ đồng trở lên phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Hồ sơ thẩm tra dự án đầu tư bao gồm:

(a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

(b) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư; bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;

(c) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

(d) Giải trình kinh tế – kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

(®) Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

+ Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư phải nộp kèm theo: Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan; Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giừa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

+ Nội dung thẩm tra:

(a) Sự phù hợp với: Quy hoạch kết cấu hạ tầng – kỹ thuật; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. 

Đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực chưa có quy hoạch hoặc chưa có trong quy hoạch nêu trên thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quy hoạch.

(b) Nhu cầu sử dụng đất; Diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

(c) Tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án;

(d) Giải pháp về môi trường: Đánh giá các yếu tố tác động đến môi trường và giải pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật về môi trường.

- Quy trình thẩm tra dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

+ Nhà đầu tư nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 8 bộ hồ sơ dự án đầu tư, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc đối với dự án do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư; nộp cho Ban quản lý 04 bộ hồ sơ dự án đầu tư trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc đối với các dự án do Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của sở, ngành liên quan; trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan.

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình.

+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với dự án do Ban quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý tổng hợp ý kiến các cơ quan được hỏi ý kiến để quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư gửi thông báo bằng văn bản cho các nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và các địa phương trong việc làm các thủ tục và xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư đúng quy định, rút ngắn thời gian làm các thủ tục đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, trong đó đã quy định rõ về mẫu: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.v.v.

3. Chính sách đất đai

Chính sách về đất đai được quy định tại Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành như: Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hối đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần .v.v và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan.

Luật đất đai và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP đã xác định căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

- Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong các văn bản:

+ Dự án đầu tư của tổ chức có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư;

+ Văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thẩm định về nhu cầu sử dụng đất trên cơ sở xem xét hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

+ Đơn xin giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất về nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp xin giao đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất hoặc giao đất làm nhà ở;

+ Đơn xin giao đất của cộng đồng dân cư có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất về nhu câu sử dụng đất;

- Việc chấp hành tốt pháp luật về đất đai của người xin giao đất, thuê đất đối với trường hợp người xin giao đất, thuê đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ;

- Quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Luật đất đai cũng đã quy định tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất lâm nghiệp có thể trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thuê đất một lần cho cả

Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất, thuê đất nói chung trong đó có đất cho phát triển lâm nghiệp được quy định chi tiết, cụ thể tại Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định 181/2004/NĐ-CP. 

Việc quy định chi tiết căn cứ, cơ quan có thẩm quyền, trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất và các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, đặc biệt là việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận quý đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. 

Luật Đầu tư cũng đã khẳng định nhà đầu tư có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn tín dụng, đất đai và tài nguyên theo quy định của pháp luật và quy định:

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để nhà đầu tư tiếp cận quỹ đất cho phát triển đầu tư.

- Nhà đầu tư được thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt dộng tại Việt Nam để vay vốn thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn đã được quy định tại Luật bảo vệ rừng và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Cụ thể như sau:

- Căn cứ giao rừng, cho thuê rừng:

+ Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, quyết định.

+ Quỹ rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng của địa phương.

+ Nhu cầu sử dụng rừng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn phải thể hiện trong các văn bản sau:

(a) Đối với tổ chức phải có dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nếu là dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; dự án và văn bản thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tổ chức không sử dụng vốn ngân sách nhà nước; dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư.

(b) Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn phải có đơn được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có rừng xác nhận. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đề nghị thuê rừng thì hộ gia đình, cá nhân phải có dự án đầu tư và văn bản thẩm định của Phòng chức năng thuộc cấp huyện.

+ Phương án giao rừng, cho thuê rừng do Uỷ ban nhân dân cấp xã lập có sự tham gia của đại diện các đoàn thể và đại diện nhân dân các thôn trong cấp xã và phải được Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

- Giao rừng đối với hộ gia đình, cá nhân:

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng sản xuất là rừng trồng không thu tiền sử dụng rừng đối với hộ gia đình và cá nhân đang sinh sống tại đó trực tiếp lao động lâm nghiệp;

+ Diện tích rừng giao cho hộ gia đình, cá nhân phải nằm trong phương án giao rừng của Uỷ ban nhân dân cấp xã đã được Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyêt;

+ Hộ gia đình, cá nhân được giao rừng phải sinh sống trên địa bàn thuộc cấp xã nơi có rừng.

- Giao rừng đối với cộng đồng dân cư thôn:

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao rừng sản xuất, rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng đối với cộng đồng dân cư thôn; ưu tiên giao những khu rừng gắn với phong tục, trưỳưn thống của đồng bào dân tộc thiểu số;

+ Diện tích rừng giao cho cộng đồng dân cư thôn phải nằm trong phương án giao rừng của Uỷ ban nhân dân cấp xã đã được Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyêt;

+ Rừng giao cho cộng đồng dân cư thôn phải nằm trong phạm vi cấp xã.

- Giao rừng đối với tổ chức kinh tế và người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

+ Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên, giao rừng sản xuất là rừng trồng có thu tiền hoặc không thu tiền sử dụng rừng đối với tổ chức kinh tế và giao rừng sản xuất là rừng trồng có thu tiền sử dụng rừng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

+ Việc giao rừng có thu tiền sử dụng rừng phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, trường hợp khu rừng sản xuất chỉ có một tổ chức đề nghị được giao rừng thì không phải tổ chức đấu giá.

- Việc giao rừng phải xác định cụ thể về đặc điểm của khu rừng và phải đựoc ghi trong quyết định giao rừng: vị trí và địa điểm khu rừng, diện tích rừng, loại rừng, trạng thái rừng, trữ lượng rừng và chất lượng rừng tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định giao rừng.

- Cho thuê rừng: Nhà nước cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuê rừng trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư về lâm nghiệp theu quy định của pháp luật về đầu tư. Việc cho thuê rừng phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, trường hợp khu rừng sản xuất chỉ có một tổ chức đề nghị thuê rừng thì không phải tổ chức đấu giá.

4. Chính sách về khai thác gỗ và lưu thông sản phẩm

Việc khai thác rừng được quy định cụ thể tại Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Theo quy định tại quy chế này việc khai thác rừng trồng do tổ chức, doanh nghiệp tự bỏ vốn đầu tư thì hoàn toàn do tổ chức và doanh nghiệp đó tự quyết định về thời gian khai thác, sản lượng khai thác và sản phẩm được tự do lưu thông. Tuy nhiên đối với rừng trồng bằng vốn vay của nhà nước hoặc do nhà nước bảo lãnh và rừng tự nhiên thì khi khai thác phải được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép với quy trình tương đối phức tạp, đây là một trong những nguyên nhân làm tăng chi phí sản xuất của ngành.

5. Chính sách hỗ trợ phát triển rừng sản xuất do bộ Kế hoạch và Đầu tư tình Thủ tướng Chính phủ (Tờ trình số 78/TTr-BKH ngày 5/01/2007)

Với mục đích khuyến khích phát triển rừng sản xuất nhằm nâng cao độ che phủ của rừng, góp phần tạo công ăn, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân miền núi và bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách Phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015 . Nội dung chính của Chính sách như sau:

5.1 Mục tiêu:

- Trồng 2 triệu ha rừng sản xuất, bình quân mỗi năm trồng 250 ngàn ha. 

- Góp phần tạo thu nhập, việc làm sinh kế ổn định cho đồng bào miền núi.

- Thúc đẩy hình thành thị trường nghề rừng phát triển ổn định lâu dài bao gồm thị trường cung cấp giống, dịch vụ kỹ thuật, thị trường chế biến và tiêu thụ lâm sản. 

5.2 Đối tượng hưởng lợi: là các tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân trong nước hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và có các hoạt động liên quan đến trồng rừng sản xuất, khai thác và chế biến lâm sản.

5.3 Nội dung hỗ trợ:

a) Hỗ trợ đầu tư trồng rừng 

- Trồng rừng sản xuất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ở các xã đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số: 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn) và các thôn bản đặc biệt khó khăn của các xã vùng II, được hỗ trợ đầu tư lần đầu trên đất chưa có rừng cách thời điểm trồng ít nhất là 5 năm với mức hỗ trợ trung bình là 3 triệu đồng/ha, mức hỗ trợ cụ thể phụ thuộc vào địa bàn trồng rừng và đối tượng nhận hỗ trợ.

- Cơ chế hỗ trợ:

+ Hỗ trợ sau đầu tư: Là hình thức hỗ trợ chính của Chính sách. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đất nằm trong vùng dự án được phép tự ứng vốn đầu tư  trước để trồng rừng.  Những diện tích hỗ trợ sau đầu tư được thanh toán một lần trong năm thứ hai.

 + Hỗ trợ đầu tư:  Đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng lựa chọn hình thức này: Khi có Giấy đăng ký trồng rừng của cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng và kế hoạch của Nhà nước, Ban quản lý dự án cấp huyện được phép cung dịch vụ khuyến lâm thông qua Hợp đồng và cung cấp giống nếu được yêu cầu.  

 Đối với tổ chức ngoài quốc doanh được phép ứng trước 70% kinh phí hỗ trợ ngay sau khi được giao kế hoạch để chuẩn bị giống và chuẩn bị hiện trường trồng rừng, phần còn lại được thanh toán vào cuối năm thứ 2 sau khi được Ban quản lý dự án cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu.

- Điều kiện nhận hỗ trợ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải có đất được giao, được thuê; Hoặc được khoán ổn định lâu dài (50 năm) theo quy hoạch để trồng rừng. 

b) Hỗ trợ đầu tư trồng và quản lý rừng giống, vườn giống

Rừng giống, vườn giống nằm trong quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ban đầu theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó định mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách Nhà nước cho phần lâm sinh, hạ tầng và thiết bị là: 

- Không quá 35 triệu đồng/ha đối với vườn giống trồng mới.

- Không quá 25 triệu đồng/ha đối với rừng giống trồng mới 

- Không quá 10 triệu đồng/ha đối với rừng giống chuyển hoá. 

c) Hỗ trợ đầu tư xây dựng các Trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao (Trung tâm giống cấp I): Hỗ trợ tỉnh chưa có trung tâm nhân giống công nghệ cao (nhân mô, tế bào). Mỗi trung tâm được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng tương đương với 70% vốn, doanh nghiệp phải bỏ ra 30% vốn đối ứng.

Đối với doanh nghiệp quốc doanh có cơ sở sản xuất giống đã được cổ phần hoá trong đó Nhà nước nắm giữ không quá 30% cổ phần. 

d) Hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống cấp II

Việc xây dựng các vườn ươm giống của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh được hỗ trợ tối đa là 200 triệu đồng/vườm ươm, nếu là vườm ươm cải tạo được hỗ trợ 50 triệu đồng/vườn ươm. 

- Quy hoạch vườn ươm cấp II: Trung bình mỗi xã hoặc cụm xã có 1000 ha rừng sản xuất trở lên sẽ quy hoạch một vườn ươm cấp II. Việc quy hoạch dựa trên cơ sở các vườn ươm hiện có là chính, chỉ quy hoạch mới khi có dự án mới trồng rừng nguyên liệu hoặc ở những nơi thật sự cần thiết. 

e) Hỗ trợ đầu tư đường lâm nghiệp:

- Đường phòng chống cháy rừng: đường ranh phòng chống cháy rừng kết hợp làm đường vận xuất, vận chuyển giống cây con, vật tư, trong nội vùng dự án được quy hoạch với mức 15-20 m đường/ha, hỗ trợ 20 triệu đồng/km. Quy hoạch hệ thống đường phòng chống cháy rừng nằm trong Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất. Việc triển khai quy hoạch phải có ý kiến tham gia chính thức của các chủ rừng (bao gồm cả những chủ rừng nhận khoán đất trồng rừng 50 năm) trong vùng Dự án.

- Đường lâm nghiệp: Dự án trồng rừng sản xuất nguyên liệu tập trung phục vụ cho nhà máy chế biến cụ thể có quy mô 1000 ha trở lên, ở những vùng chưa có đường ô tô để vận chuyển sản phẩm trong mùa mưa được hỗ trợ đầu tư đường lâm nghiệp không quá 300 triệu đồng/km. Chủ đầu tư dự án trồng rừng là chủ đầu tư dự án đường giao thông.

g) Hỗ trợ chi phí vận chuyển sản phẩm đã chế biến ở Tây Bắc

- Nhà nước hỗ trợ chi phí vận chuyển sản phẩm trong 5 năm đầu tiên xây dựng nhà máy để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển chế biến gỗ nhằm tiêu thụ gỗ rừng trồng tại các tỉnh Tây Bắc (theo Nghị quyết 37/NQ-TW ngày 01/4/2004) và hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn. Mức hỗ trợ theo Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ là 1.000 đồng/tấn/km (một ngàn đồng).  

- Điều kiện nhận hỗ trợ: 

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà máy được Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư. Nhà nước chỉ hỗ trợ cho nhà máy sản xuất ván ghép thanh kết hợp với ván dăm hoặc ván ghép thanh kết hợp với ván MDF để tận dụng nguyên liệu. Nhà máy không được dời địa bàn đăng ký sản xuất trong vòng 20 năm.

+ Thiết bị nhà máy mới 100%, sản xuất năm 2007 trở đi; Nhà máy xây dựng có quy mô công suất sản phẩm tối thiểu 10.000 m3/năm. 

+ Doanh nghiệp phải có diện tích rừng sản xuất đã trồng đến thời kỳ được thu hoạch bảo đảm tối thiểu 50% công suất nhà máy (năng suất rừng được căn cứ để tính toán cho hỗ trợ nhà máy là 100 m3/ha).

+ Đối với doanh nghiệp quốc doanh, chỉ hỗ trợ đầu tư nhà máy cho các cơ sở chế biến gỗ khi các cơ sở chế biến này đã được cổ phần hoá với phần vốn Nhà nước chiếm không quá 30%. 

6. Những vấn đề còn tồn tại chính trong các chính sách phát triển lâm nghiệp.

Các chính sách liên quan đến đầu tư phát triển lâm nghiệp đã có tác dụng trong việc phát triển của ngành lâm nghiệp trong thời gian vừa qua mà điển hình nhất là diện tích rừng tăng, độ che phủ của rừng tăng. Ngành chế biến hàng gỗ và lâm sản đã có bước phát triển mạnh, từng bước đáp ứng nhu cầu trong nước, đóng góp ngày càng lớn vào kim ngạch xuất khẩu và tạo cơ hội cho phát triển rừng trồng nguyên liệu. Hoạt động sản xuất của ngành lâm nghiệp đang chuyển đổi mạnh mẽ từ nền lâm nghiệp quốc doanh, theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền lâm nghiệp xã hội với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần và hoạt động theo cơ chế của nền kinh tế sản xuất hàng hoá.  

Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách phát triển lâm nghiệp trong thời gian qua cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập thể hiện trên một số khía cạnh sau:

- Chính sách quản lý rừng bất hợp lý trong đó Nhà nước trực tiếp quản lí quá nhiều rừng 72%, dân và các thành phần kinh tế khác quản lý rừng còn quá ít 38%.

- Việc tiếp cận quỹ đất để phát triển lâm nghiệp của các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn gặp nhiều khó khăn do phần lớn đất lâm nghiệp về mặt pháp lý đang thuộc quyền quản lý của các lâm trường quốc doanh (trên 4triệu ha) trong khi khả năng tài chính và khả năng sản xuất, kinh doanh của các lâm trường còn nhiều hạn chế. Việc giao đất, giao rừng cho dân và các thành phần kinh tế khác, còn tiến hành chậm và chưa có quy trình hướng dẫn cụ thể.

- Việc thực hiện chính sách tín dụng đầu tư trồng rừng còn nhiều hạn chế: Trong những năm qua Nhà nước đã có nhiều chính sách cho vay vốn ưu đãi để trồng rừng. Tuy nhiên, hạn chế trong việc cho vay vốn tín dụng là lượng vốn cho vay hàng năm để trồng rừng ít, thực tế chỉ các doanh nghiệp nhà nước được vay, dân và các thành phần kinh tế khác rất khó tiếp cận nguồn tín dụng đầu tư. Hơn nữa, khi bước sang nên kinh tế thị trường thì vai trò điều tiết dàng vốn sẽ giảm đi, do vậy dòng vốn sẽ được chảy vào những khu vực đầu tư có lợi nhuận cao hơn như thuỷ điện, đóng tầu và một số ngành công nghiệp ưu tiên khác. 

7. Phát triển lâm nghiệp trong thời gian tới

Ngày 05/02/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 với mục tiêu đến năm 2020 là: Thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 16,24 triệu ha đất quy hoạch cho lâm nghiệp; nâng tỷ lệ đất có rừng lên 42 – 43% vào năm 2010 và 47% vào năm 2020; đảm bảo có sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế và tổ chức xã hội vào phát triển lâm nghiệp nhằm đóng góp ngày càng tăng vào phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và cung cấp các dịch vụ môi trường, góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân nông thôn miền núi và giữ vững an ninh quốc phòng.

Ngoài chính sách trên cần đẩy mạnh các giải pháp sau:

- Đẩy nhanh việc giao đất giao rừng cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình, trong đó cần xây dựng quy trình về giao đất, giao rừng để hướng dẫn các địa phương thực hiện.

- Thí điểm cổ phần hoá các lâm trường quốc doanh theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 28/NQ/TW ngày 16/3/2003 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.
